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Tìm hiểu vai trò chỉ thị sinh học của Collembola trong môi 
trường đất đô thị và khả năng sử dụng chúng trong thực tiễn 

Nguyễn Trí Tiến 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Dương Thị Thanh 

Trường phổ thông trung học Thuận Châu, Sơn La 
 

Sự biến đổi của hệ thống sinh học luôn phụ 
thuộc vào các nhân tố của môi trường. Hệ thống 
sinh học có khả năng phản ứng lại các tác động 
của môi trường nhằm thích nghi để tồn tại [2]. 
Việc nghiên cứu thành phần loài côn trùng ở đất 
khu vực này hoặc khu vực khác, khi xét đến 
những đòi hỏi của từng loài riêng đối với điều 
kiện môi trường, cho phép kết luận về hướng 
của các quá trình tạo đất, biến đổi khá lớn dưới 
ảnh hưởng của các biện pháp cũng như mức độ 
tác động của con người vào môi trường đất [1]. 
Người ta đã chứng minh rằng các sinh vật thuộc 
nhóm động vật không xương sống ở đất có tính 
ổn định và bền vững cao, thậm chí ngay cả khi 
có sự biến đổi rất bất lợi trong hệ sinh thái. 
Chính vì thế mà ở lớp đất bề mặt, nơi được sử 
dụng một cách mạnh mẽ và triệt để bởi con 
người, động vật đất là nhóm còn lại cuối cùng, 
do vậy có thể căn cứ vào chúng để đánh giá mức 
độ tác động của con người đến sinh cảnh [3, 4, 
5]. 

Trong các kế hoạch, dự định các việc làm 
nhằm bảo vệ thiên nhiên và kiểm tra tình trạng 
môi trường sống quanh ta thì nghiên cứu về đất 
đô thị, một môi trường mới được tạo ra bởi con 
người là có ý nghĩa rất lớn. Những nghiên cứu 
về đối tượng này đã được tiến hành tương đối 
lâu dài, hình thành một lĩnh vực riêng về hệ sinh 
thái đô thị [6, 7, 8]. 

Nhằm cung cấp thêm những dẫn liệu mới và 
tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng một số 
nhóm động vật không xương sống ở đất làm 
sinh vật chỉ thị, phục vụ các mục đích khác nhau 
thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát sinh học chất 
lượng đất trong điều kiện đô thị hoá, chúng tôi 

đã thực hiện nhiều đợt điều tra, thu thập mẫu 
động vật đất (đối tượng chủ yếu là Collembola) 
trong 10 thành phố, thị xã vùng đồng bằng sông 
Hồng từ 1998 đến nay. Trong bài báo này, 
chúng tôi chỉ trình bầy một số kết quả nghiên 
cứu, giới hạn ở phần tìm hiểu vai trò chỉ thị sinh 
học của Collembola và khả năng sử dụng chúng 
trong thực tiễn. 

I. Kết quả nghiên cứu 

1. ảnh hưởng của các yếu tố nhân tác đến 
cấu trúc định lượng của Collembola 

ảnh hưởng của các yếu tố nhân tác (các tác 
động của con người) đến môi trường sống của 
Collembola gây ra sự biến đổi trong cấu trúc nội 
tại đã thể hiện khá rõ khi phân tích các chỉ số: 
độ đa dạng loài (H'), số lượng loài (S), mật độ 
trung bình (N) và tỷ lệ số lượng cá thể loài ưu 
thế/ tổng số lượng cá thể của toàn sinh cảnh 
(M). Kết quả phân tích chỉ ra ở hình 1. 

Nếu xếp theo mức độ các ảnh hưởng của 
yếu tố nhân tác vào môi trường đất đô thị theo 
trật tự tăng dần: sinh cảnh công viên - vườn hoa 
(CV-VH) → đất hoang ngoại thị (ĐHNgT) → 
đất hoang nội thị (ĐHNT) → cây đơn dọc 
đường (CĐ) → vườn quanh nhà (VQN) → bãi 
rác thải (BR) thì thấy rõ sự giảm dần của số 
lượng loài (S) và chỉ số đa dạng loài (H'). Ngược 
lại, giá trị mật độ trung bình (N) và tỷ lệ % số 
lượng cá thể của các loài ưu thế / tổng số lượng 
cá thể của cả sinh cảnh (M) lại tăng dần. 
Nguyên nhân dẫn đến sự tăng, giảm những giá 
trị của các chỉ số này có thể liên quan chặt chẽ 

* Công trình được hỗ trợ về kinh phí của Chương trình nghiên cứu cơ bản. 
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Hình 1. Sự biến đổi một vài chỉ số của cấu trúc định lượng của Collembola  
theo mức độ ảnh hưởng của yếu tố nhân tác 

Chú thích: S: số lượng loài; N: mật độ trung bình (nghìn con/m2); H’: chỉ số đa dạng; M: tỷ lệ số cá thể loài ưu 
thÕ/tæng số cá thể của sinh cảnh (%); Sinh cảnh I: CV-VH; II: VQN; III: CĐ; IV: ĐHNT; V: §HNgT; VI: BR 
 
với sự thay đổi điều kiện sinh thái của môi 
trường nơi sinh vật cư trú theo quy luật: điều 
kiện sống càng thay đổi theo chiều hướng bất lợi 
bao nhiêu thì tính ổn định của quần xã sinh vật 
càng dễ bị phá vỡ bấy nhiêu 

Đồng thời với việc này là sự giảm số lượng 
loài sinh vật cư trú, giảm mức độ đa dạng loài. 
Trong điều kiện sống mới, nhiều loài sẽ bị diệt 
vong hoặc di chuyển đi nơi khác. Ngược lại, loài 
nào thích nghi được sẽ gia tăng số lượng cá thể, 
dẫn đến sự tăng mật độ chung của cả quần thể. 
Tuy nhiên, mật độ này lại chỉ tập trung ở một 
vài loài ưu thế, là những loài quy định chính đến 
kích thước của quần thể. Vì thế, độ đa dạng loài 
chung sẽ bị giảm đi, tính ổn định của quần xã bị 
phá vỡ, trở nên mỏng manh trước những thay 
đổi bất kỳ của yếu tố ngoại cảnh. Sự giải thích 
trên đây được minh hoạ rõ hơn khi phân tích cấu 
trúc ưu thế của Collembola ở biểu đồ 1. 

2. Cấu trúc ưu thế của Collembola trong các 
sinh cảnh nghiên cứu 

Biểu đồ 1 trình bày cấu trúc ưu thế của 
Collembola trong 6 sinh cảnh được xếp thành 2 
nhóm: Nhóm A gồm 3 sinh cảnh: vườn hoa, đất 
hoang ngoại thị, đất hoang nội thị. Nhóm B gồm 
3 sinh cảnh còn lại: vườn quanh nhà, cây đơn lẻ 
dọc đường và bãi rác thải. 

ở nhóm sinh cảnh A cho thấy: số lượng cá 
thể Collembola dàn đều hơn ở các loài trong 
từng sinh cảnh, còn ở sinh cảnh B, số lượng cá 
thể Collembola có trong sinh cảnh chỉ tập trung 
ở 1 hay 2 loài ưu thế. Điểm cần lưu ý là cấu trúc 
ưu thế của Collembola ở sinh cảnh bãi rác có độ 
dốc đường cong lớn. Đây là kiểu cấu trúc ưu thế 
đặc trưng cho môi trường đất bị ô nhiễm hay 
thoái hoá (Chernova, 1988). 

Dựa  trên kết quả phân tích một số chỉ số: 
(số lượng loài, chỉ số đa dạng loài (H'), tỷ lệ cá 
thể loài ưu thế/ tổng cá thể của cả sinh cảnh) và 
cấu trúc ưu thế của Collembola qua hình 1 và 
biểu đồ 1, có thể cho rằng: chất lượng của môi 
trường đất ở nhóm sinh cảnh A tốt  hơn so với 
nhóm sinh cảnh B; nó phù hợp cho sự tồn tại và 
phát triển của Collembola nói riêng và cho các 
nhóm động vật không xương sống ở đất nói 
chung. 

Để đảm bảo cho sự tồn tại, sinh trưởng và 
phát triển của hệ động vật không xương sống ở 
đất trong điều kiện đô thị, theo chúng tôi, trước 
hết phải cải thiện các điều kiện sinh thái như 
dành ra nhiều khoảng không gian xanh với lớp 
thảm phủ đa dạng, bố trí xen kẽ, hợp lý với các 
diện tích đất chuyên dụng, các khu dân cư, nhờ 
đó tạo ra nhiều ổ sinh thái, nhiều nơi ẩn nấp, cư 
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                Sinh cảnh đất hoang ngoại thị                                            Sinh cảnh bãi rác 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Sinh cảnh đất hoang nội thị          Sinh cảnh cây đơn lẻ dọc đường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Sinh cảnh công viên vườn hoa                                    Sinh cảnh vườn quanh nhà 
1. Proisotoma tenella;   2. Cryptopygus thermophylus; 
3. Proisotoma submuscicola;  4. Isotomurus punctiferus;  
5. Folsomides exiguus;                 6. Isotomurus palustris 

Biểu đồ 1. Cấu trúc ưu thế của Collembola ở 6 sinh cảnh nghiên cứu 
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trú cho các nhóm sinh vật khác nhau và tạo mối 
quan hệ hữu cơ giữa thực vật-động vật-môi 
trường đất. Có như vậy mới duy trì và tạo ra 
được các điều kiện sống thích hợp, có lợi cho sự 
phát triển của sinh vật (cải thiện được độ ẩm, độ 
tơi xốp của đất, đảm bảo nguồn dinh dưỡng là 
lớp thảm vụn hữu cơ được tích lũy theo thời 
gian....), góp phần bảo tồn và làm phong phú 
thêm tính đa dạng sinh học của hệ động vật 
không xương sống trong đất, tuy nhỏ bé nhưng 
rất hữu ích này. 

II. Kết luận 

Phân tích sự thay đổi một số chỉ số của cấu 
trúc định lượng (số lượng loài, chỉ số đa dạng 
loài H', mật độ trung bình, tỷ lệ cá thể loài ưu 
thế/ tổng số cá thể của cả sinh cảnh) và cấu trúc 
ưu thế của Collembola theo trật tự tăng, giảm 
mức độ ảnh hưởng của yếu tố nhân tác đến môi 
trường đất đô thị cho thấy có thể sử dụng chúng 
như một công cụ để kiểm tra và đánh giá chất 
lượng của đất nơi nghiên cứu và dự đoán chiều 
hướng ảnh hưởng đến môi trường đất của một số 
yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là các hoạt động can 

thiệp của con người vào môi trường đất. 
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Study of the bioindicative role of the springtail in the urban 

soil environment and possibilities to use them in practice 

Nguyen Tri Tien, Duong Thi Thanh 

Summary 

Investigations and collections of the springtail were carried out in 10 cities and towns of the Red river 
delta from 1998 until now. Basing on the analysis of the changes on quality quantitative index of the springtail 
(species quality, density, diversity index, dominant structure,...) under the human effect, the authors concluded 
that the springtail can be used as a tool to monitor and to estimate the soil quality, to foresee the tendency 
influencing on the soil environment of external factors, especially the human activity intervening the soil 
environment. 
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